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ừ khi cải cách mở cửa đến 
nay, mỗi kỳ đại hội ĐCS 
Trung Quốc đều có những đột 

phá về mặt lý luận và để lại những dấu 
ấn nhất định. Chẳng hạn, Đại hội XII 
(1982) khẳng định Trung Quốc sẽ đi con 
đường riêng của mình – xây dựng CNXH 
có đặc sắc Trung Quốc. Đại hội XIII 
(1987) nêu lên lý luận về giai đoạn đầu 
của CNXH. Đại hội  XIV (1992) nêu lên 
mục tiêu xây dựng thể chế kinh tế thị 
trường XHCN. Đại hội XV (1997) được 
đánh giá là đại hội có sự đột phá về  lý 
luận sở hữu. Báo cáo chính trị do Tổng 
Bí thư Giang Trạch Dân trình bày tại 
Đại hội ngày 12 – 9 - 1997 đã lý giải 
tương đối cặn kẽ về vấn đề kết cấu sở 
hữu. Cụ thể như sau: 

“Chế độ công hữu là chủ thể, kinh tế 
nhiều sở hữu cùng phát triển là chế độ 
kinh tế cơ bản trong giai đoạn đầu của 
CNXH ở Trung Quốc. Phải nhận thức toàn 
diện về hàm nghĩa của kinh tế công hữu, 
kinh tế công hữu không chỉ bao gồm kinh 
tế quốc hữu và kinh tế tập thể, mà còn bao 
gồm thành phần quốc hữu và thành phần 
tập thể trong kinh tế sở hữu hỗn hợp. Địa 
vị chủ thể của chế độ công hữu chủ yếu thể 
hiện ở chỗ: vốn công hữu chiếm ưu thế 
trong tổng vốn xã hội. Kinh tế quốc hữu 
khống chế mạch máu của nền kinh tế quốc 
dân, phát huy tác dụng chủ đạo đối với sự 
phát triển kinh tế. Đây là xét về toàn quốc 
mà nói, còn có địa phương, có ngành nghề 
có thể có sự khác biệt. Vốn công hữu chiếm 

ưu thế, phải có ưu thế về lượng, càng chú 
trọng hơn sự nâng cao về chất”. 

“ Chỉ cần kiên trì chế độ công hữu là 
chủ thể, nhà nước khống chế mạch máu 
của nền kinh tế quốc dân, sức khống chế 
và sức cạnh tranh của kinh tế quốc hữu 
được tăng cường, dưới tiền đề này, tỷ 
trọng của kinh tế quốc hữu giảm đi một 
ít, sẽ không ảnh hưởng đến tính chất 
XHCN của Trung Quốc”. 

“Hình thức thực hiện chế độ công 
hữu, có thể và hơn nữa nên đa dạng hoá. 
Mọi phương thức kinh doanh và hình 
thức tổ chức phản ánh quy luật của nền 
sản xuất xã hội hoá đều có thể mạnh 
dạn lợi dụng. Phải tích cực tìm tòi các 
hình thức thực hiện chế độ công hữu có 
thể thúc đẩy mạnh mẽ sức sản xuất phát 
triển. Chế độ cổ phần là một hình thức 
tổ chức vốn của doanh nghiệp hiện đại, 
có lợi cho việc tách rời quyền sở hữu và 
quyền kinh doanh, có lợi cho việc nâng cao 
hiệu suất vận hành của doanh nghiệp và 
vốn, CNTB có thể sử dụng, CNXH cũng có 
thể sử dụng. Không thể nói một cách 
chung chung rằng chế độ cổ phần là công 
hữu hay tư hữu, mấu chốt là quyền khống 
chế cổ phần nằm trong tay ai” 

(Xem tiếp trang 66) 
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